     Tuần: 20,21,22
                Môn: Sinh – lớp 9
     Tiết: 37,38,39,40,41,42.
            
ÔN TẬP
1. Công nghệ tế bào là gì? Gồm những công đoạn thiết yếu nào?
2. Kĩ thuật gen là gì? Gồm những khâu cơ bản nào?

3. Công nghệ sinh học là gì? Gồm những lĩnh vực nào?

4. Giao phối gần là gì? Gây ra những hậu quả nào ở động vật?
5. Ưu thế lai là gì? Tại sao không dùng cơ thể lai F1 để nhân giống?

* LƯU Ý: Các em viết câu hỏi và trả lời vào tập nha.

Tuần: 23
                          Môn: Sinh – lớp 9

* SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG.

CHƯƠNG I. SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

Tiết:43      Bài 41: MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI

I. Môi trường sống của sinh vật:

- Môi trường sống của sinh vật bao gồm tất cả những gì bao quanh sinh vật.
- Có 4 loại môi trường chủ yếu :

+ Môi trường nước

+ Môi trường trên mặt đất, không khí.

+ Môi trường trong đất.

+ Môi trường sinh vật.
II. Các nhân tố sinh thái của môi trường:

- Nhân tố vô sinh: Khí hậu, nước, Địa hình (Thổ nhưỡng, độ cao, loại đất…)
- Nhân tố hữu sinh : Nhân tố sinh vật, nhân tố con người.

III. Giới hạn sinh thái: là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với 1 nhân tố sinh thái nhất định.
* LƯU Ý: - Các em viết vào tập học, nhớ phải ghi tiết, bài và tên bài. Học bài.

       - Vở bài tập các em đọc SGK làm đầy đủ nha. 

     - Những bài và phần không có trong nội dung  là các em tìm hiểu thêm. 

Chúc các em học tốt!

Tuần: 23
                          Môn: Sinh – lớp 9

Tiết:44    Bài 42:   ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT.

I. Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống thực vật:

Ánh sáng ảnh hưởng tới hoạt động sinh lí của thực vật như quang hợp, hô hấp, hút nước  của cây

- Nhóm cây ưa sáng : gồm những cây sống nơi quang đãng.

- Nhóm cây ưa bóng : gồm những cây sống nơi ánh sáng yếu, dưới tán cây khác 
II. Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống động vật:
- Ánh sáng ảnh hưởng tới các hoạt động của động vật: nhận biết, định hướng di chuyển trong không gian, sinh trưởng, sinh sản…

- Nhóm động vật ưa sáng: gồm những động vật hoạt động ban ngày

- Nhóm động vật ưa tối : gồm những động vật hoạt động về ban đêm, sống trong hang, hốc đất

Tuần: 24
                          Môn: Sinh – lớp 9

Tiết:45      Bài 43: ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM 

LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
I. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật:

- Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng tới hình thái, hoạt động sinh lý của sinh vật
- Hình thành 2 nhóm:  Sinh vật biến nhiệt ( Vi sinh vật, nấm, thực vật, động vật không xương  sống, cá, lưỡng cư, bò sát) và sinh vật hằng nhiệt ( Chim, thú, con người)

II. Ảnh hưởng của độ ẩm lên đời sống sinh vật:

- Sinh vật thích nghi với môi trường sống có độ ẩm khác nhau.
- Hình thành các nhóm sinh vật :

+ Thực vật : Nhóm ưa ẩm, nhóm chịu hạn.
+ Động vật : Nhóm ưa ẩm, nhóm ưa khô.
Tuần: 24
                          Môn: Sinh – lớp 9

Tiết:46    Bài 44:   ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT.

I. Quan hệ cùng loài:

- Các sinh vật cùng loài sống gần nhau, liên hệ với nhau, hình thành nên nhóm cá thể

- Trong 1 nhóm có những mối quan hệ :

+ Hỗ trợ : Sinh vật được bảo vệ tốt hơn, kiếm được nhiều thức ăn

+ Cạnh tranh : Ngăn ngừa gia tăng số lượng cá thể và sự cạn kiệt nguồn thức ăn

II. Quan hệ khác loài:

	Quan heä
	Đặc điểm

	Hỗ trợ
	Cộng sinh
	Sự hợp tác cùng có lợi giữa các loài sinh vật

	
	Hội sinh
	Sự hợp tác giữa 2 loài SV, trong đó 1 bên có lợi còn bên kia không có lợi và cũng không có hại

	Đối địch
	Cạnh tranh
	Các SV khác loài tranh giành nhau thức ăn, nơi ở và các điều kiện sống khác của môi trường. Các loài kìm hảm sự phát triển của nhau

	
	Kí sinh, nửa kí sinh
	SV sống nhờ trên cơ thể của SV khác, lấy các chất dinh dưỡng, máu…

	
	SV ăn SV khác
	Gồm các trường hợp: động vật ăn thịt con mồi, động vật ăn thực vật, thực vật bắt sâu bọ...


Tuần: 25
                         Môn: Sinh – lớp 9

CHƯƠNG II. HỆ SINH THÁI

Tiết:47      Bài 47: QUẦN THỂ SINH VẬT

I. Thế nào là một quần thể sinh vật?  là tập hợp những cá thể cùng loài, sinh sống trong một khoảng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định và có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới.
II. Những đặc trưng cơ bản của quần thể:

1. Tỷ lệ giới tính: Tỷ lệ giới tính là tỷ lệ giữa số lượng cá thể đực và cái.
2. Thành phần nhóm tuổi:  

Gồm : Nhóm tuổi trước sinh sản .  Nhóm tuổi sinh sản . Nhóm tuổi sau sinh sản
3. Mật độ quần thể: là số lượng hay khối lượng sinh vật có trong 1 đơn vị diện tích hay thể tích.

III. ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG TỚI QUẦN THỂ SINH VẬT:

Môi trường ( nhân tố sinh thái ) ảnh hưởng tới số lượng cá thể trong quần thể.

Tuần: 25
                         Môn: Sinh – lớp 9

Tiết:48    Bài 48:   QUẦN THỂ NGƯỜI.

I. Sự khác nhau giữa quần thể người với các quần thể sinh vật khác:

 Quần thể người có những đặc trưng kinh tế- xã hội mà quần thể sinh vật khác không có. Vì con người có lao động và tư duy
II. Đặc trưng về thành phần nhóm tuổi của mỗi  quần thể người (đọc thêm): 

III. Tăng dân số và phát triển xã hội: 

- Tăng dân số quá nhanh gây nhiều hậu quả xấu như: Thiếu nơi ở, nguồn thức ăn, ô nhiễm môi trường . . .


- Phát triển dân số hợp lý tạo được sự hài hoà giữa kinh tế và xã hội đảm bảo cuộc sống cho mỗi cá nhân, gia đình và xã hội.
Tuần: 26
                         Môn: Sinh – lớp 9

Tiết:49      Bài 47: QUẦN XÃ SINH VẬT

I. Thế nào là một quần xã sinh vật? là tập hợp những quần thể sinh vật khác loài cùng sống trong 1 không gian xác định, chúng có mối quan hệ gắn bó như 1 thể thống nhất nên quần xã có cấu trúc ổn định. 
II. Những dấu hiệu điển hình của 1 quần xã:
	Đặc điểm
	Các chỉ số
	Thể hiện

	Số lượng các loài trong quần xã
	Độ đa dạng
	Mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã

	
	Độ nhiều
	Mật độ cá thể của từng loài trong quần xã

	
	Độ thường gặp
	Tỷ lệ % số địa điểm bắt gặp 1 loài trong tổng số địa điểm quan sát

	Thành phần loài trong quần xã
	Loài ưu thế
	Loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã

	
	Loài đặc trưng
	Loài chỉ có ở 1 quần xã hoặc có nhiều hơn hẳn các loài khác.


III. Quan hệ giữa giữa ngoại cảnh và quần xã: Khi ngoại cảnh thay đổi dẫn tới số lượng cá thể trong quần xã thay đổi và luôn được khoáng chế ở mức độ phù hợp với môi trường.
- Cân bằng sinh học là trạng thái mà số lượng cá thể mỗi quần thể trong quần xã dao động

 quanh vị trí cân bằng nhờ khống chế sinh học.

Tuần: 26
                         Môn: Sinh – lớp 9

Tiết:50    Bài 48:   HỆ SINH THÁI
I. Thế nào là một hệ sinh thái? Gồm quần xã sinh vật và khu vực sống, trong đó các sinh vật luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường tạo thành 1 hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định

* Các thành phần của hệ sinh thái: Nhân tố vô sinh. Sinh vật sản xuất (là thực vật). Sinh vật tiêu thụ (động vật ăn thực vật, động vật ăn động vật). Sinh vật phân giải ( vi khuẩn, nấm..)

II. Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn:

1. Chuỗi thức ăn là 1 dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau. Mỗi loài là 1 mắc xích, vừa là sinh vật tiêu thụ mắc xích đứng trước, vừa là sinh vật bị mắc xích ở phía sau tiêu thụ.

VD: Cây ( sâu ăn lá ( cầy ( đại bàng ( SV phân hủy

2. Lưói thức ăn :

- Bao gồm các chuổi thức ăn có nhiều mắc xích chung.

- Chuổi thức ăn gồm các sinh vật : Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân hủy.

VD: Cho một lưới thức ăn sau đây: 



Chuột

Rắn

Cây xanh


   Mèo
 
Đại bàng

Vi sinh vật




Sâu ăn lá
  Chim ăn sâu
